Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 26:                                                                              Ngày soạn: 26 - 02 - 2018
                                                                                                 Ngày dạy: Thứ hai ngày  05 - 3 - 2018
         Buổi sáng:

                                Tiết 2 + 3:                        Tập đọc                      
Tôm càng và cá con
 I. Mục đích yêu cầu :
- HS biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý. Bước đầu biết đọc đọc trôi chảy được toàn bài.  
- Hiểu nghĩa các từ được chú giải ở cuối bài. Hiểu ND câu chuyện: Cá Con và Tôm Càng đều có tài riêng. Tôm Càng cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm. Vì vậy tình bạn của họ càng khăng khít.
- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức ( xác định giá trị bản thân ); KN ra quyết định và thể hiện sự tự tin.
- HS có ý thức tìm hiểu về thiên nhiên, sông nước.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ), tranh ảnh mái chèo, bánh lái của thuyền. Bảng phụ để HD luyện đọc.
- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi.

III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc TL bài  Bé nhìn biển  + TLCH  về ND bài.

- GV + HS nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. 
- GV giới thiệu các nhân vật trong tranh, Giới thiệu ND câu chuyện.
b. Các hoạt động : 

Tiết 1:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV lưu ý HS đọc đúng các từ: óng ánh, trân trân, lượn, nắc nỏm, ngoắt , quẹo, uốn đuôi, phục lăn, đỏ ngầu, xuýt xoa, ...
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn cách đọc + dùng bảng phụ, HDHS đọc nhấn giọng những từ gợi tả biệt tài của Cá Con: Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
- HS đọc các từ ngữ được chú giải ( SGK - 69 ) - GV giúp HS hiểu thêm nghĩa của các từ: phục lăn ( rất khâm phục ); áo giáp ( bộ đồ được làm bằng vật liệu cứng, bảo vệ cơ thể ).
- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).
Tiết 2:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hướng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời các câu hỏi trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1+ TLCH 1( SGK ): Tôm Càng gặp một con vật lạ, thân dẹt, hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy  bạc óng ánh.
- GV nêu tiếp câu hỏi 2, HSTL: Cá Con làm quen với Tôm Càng bằng lời chào và lời tự giới thiệu tên, nơi ở " Chào bạn. Tôi ... như nhà Tôm các bạn".
+ HS đọc tiếp các đoạn 2, 3, 4. GV nêu CH 3 ( SGK ) - HS lần lượt TL từng ý nhỏ: 
- Đuôi của Cá Con có lợi ích gì ? ( Đuôi của Cá Con vừa là mái chèo, vừa là bánh lái ).
- Vẩy của Cá Con có ích lợi gì ?(  Vẩy của Cá Con là bộ áo giáp bảo vệ cơ thể nên Cá Con bị va vào đá cũng không biết đau ).
- Câu 4 ( SGK ): Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con.
. HS tiếp nối nhau kể lại hành động của Tôm Càng cứu bạn.
. GV khuyến khích HS kể tự nhiên bằng lời kể của mình, không nhất thiết giống hệt từng câu, chữ trong truyện.
- Câu hỏi 5 ( SGK ): Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen ?
. HS thảo luận, GVHDHS đọc lướt các đoạn để tìm cho đủ các phẩm chất đáng quý của Tôm Càng.
. GV chốt: Tôm Càng thông minh, nhanh nhẹn. Nó dũng cảm cứu bạn thoát nạn; xuýt xoa, lo lắng hỏi han khi bạn bị đau. Tôm Càng là một người bạn đáng tin cậy.
* HĐ 3: Luyện đọc lại. 
- GV tổ chức cho HS  thi đọc lại truyện theo nhóm.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc tốt, đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:     

- HS liên hệ: Em học được ở nhân vật  Tôm Càng điều gì ? GV chốt lại ND câu chuyện.
- GV nhận xét tiết học, Dặn HS đọc lại truyện, xem trước yêu cầu của tiết kể chuyện.

                                     Tiết 4:
      Toán

T.126: luyện tập
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Giúp HS củng cố KN xem đồng hồ ( khi kim phút chỉ số 3 hoặc số 6 ). Biết thời điểm, khoảng thời gian.
- Rèn kĩ năng thực hành xem đồng hồ.

- HS nhận biết việc sử dụng thời gian trong đời sống hằng ngày.

II. chuẩn bị: 

- Mô hình đồng hồ.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3 ( SGK - T.127 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS lần lượt quan sát từng tranh vẽ trong SGK thể hiện các hoạt động của Nam và các bạn + kết hợp quan sát mô hình đồng hồ tương ứng với từng tranh để nhận biết được thời điểm diễn ra của mỗi HĐ đó.

- HS tiếp nối nhau trả lời các câu hỏi của bài toán. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại câu TL đúng.

- GV yêu cầu 2 HS tổng hợp toàn bài và phát biểu dưới dạng một đoạn tường thuật lại HĐ ngoại khoá của lớp.

- Củng cố KN xem đồng hồ ( khi kim phút chỉ số 3 hoặc số 6 ).

 + Bài 2:

a) - GV giúp HS nhận biết được các thời điểm trong HĐ " Đến trường học".

- HS nêu các thời điểm diễn ra HĐ đó: " 7 giờ" và " 7 giờ 15 phút".

- HS so sánh hai thời điểm nêu trên rồi TL -> KL: Hà đến trường sớm hơn.
- GV hỏi thêm: Hà đến trường sớm hơn Toàn bao nhiêu phút ?

b) ( Tương tự phần a ) - GV giúp HS nhận biết được các thời điểm trong HĐ " Đi ngủ"

- HS nêu các thời điểm diễn ra HĐ đó: " 21 giờ " và " 21 giờ 30 phút" và chuyển đổi thành: " 9 giờ tối" và " 9 giờ 30 phút tối". 
- HS so sánh hai thời điểm nêu trên rồi TL -> KL: Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.
- GV hỏi thêm: . Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc bao nhiêu phút ?

. Bây giờ là 10 giờ, sau đây 15 phút là mấy giờ ?

- Củng cố các biểu tượng về thời gian ( Thời điểm, khoảng thời gian ).

+ Bài 3 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): - HS đọc yêu cầu của bài, suy nghĩ rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố KN sử dụng đơn vị đo thời gian ( giờ, phút ) và ước lượng khoảng thời gian.

- GV có thể hỏi thêm:

. Trong vòng 15 phút, em có thể làm xong được việc gì ?

. Trong vòng 30 phút, em có thể làm xong được những việc gì ?
3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS VN tiếp tục thực hành xem đồng hồ.

         Buổi chiều: 
                                  TiÕt 1:                            TẬP ĐỌC (*)                              
 cá sấu sợ cá mập

I. Mục đích yêu cầu:
- HS đọc trôi chảy toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng. Bước đầu biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật ( ông chủ khách sạn và các vị khách ).

- HS hiểu nghĩa của từ đ​ược chú giải trong SGK. Hiểu tính hài hước của truyện: Khách tắm biển sợ bãi tắm có cá sấu. Ông chủ khách sạn muốn làm yên lòng khách, quả quyết vùng biển này có nhiều cá mập nên không thể có cá sấu. Bằng cách này, ông còn làm cho khách khiếp sợ hơn.

- HS có ý thức tìm hiểu về thiên nhiên, biển.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK; Sưu tầm thêm tranh, ảnh cá sấu và cá mập. 

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc bài  Tôm Càng và Cá Con  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  

- HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK + nói về nội dung tranh. GV giới thiệu tranh, ảnh cá sấu và cá mập và nói để HS hiểu chúng nguy hiểm như thế nào.

- GV giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lưu ý HS các TN: du lịch, quả quyết, làm gì có, khiếp đảm, ...
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 3 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu ... đến ở bãi tắm có cá sấu.

+ Đoạn 2: tiếp ... đến rất sợ cá mập.

+ Đoạn 3: còn lại.

- Kết hợp giúp HS hiểu nghĩa từ được chú giải trong SGK ( T. 75 ) và giải nghĩa thêm từ: 

Khiếp đảm -> đồng nghĩa với kinh hãi, kinh sợ, sợ hết hồn, ... 
- HS thi đọc giữa các nhóm.

* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

HS đọc thầm toàn bài rồi trả lời các CH trong SGK.

+ Câu 1: Khách lo lắng trước tin đồn: ở bãi tắm có cá sấu.

+ Câu 2: Ông chủ khách sạn quả quyết " ở đây làm gì có cá sấu". 
+ Câu  3: Ông nói rằng: Vùng biển ở đây sâu, có nhiều cá mập. Mà cá sấu thì rất sợ cá mập.

+ Câu 4: Vì cá mập còn hung dữ, đáng sợ hơn cả cá sấu.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm ( HS tự phân vai đọc lại truyện ). 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS trao đổi, thảo luận về tính hài hước của câu chuyện - , GV chốt lại: Ông chủ khách sạn muốn làm yên lòng những vị khách đang sợ bãi biển có cá sấu đã quả quyết vùng biển này có nhiều cá mập nên không thể có cá sấu. Bằng cách này, ông còn làm cho khách khiếp sợ hơn.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân.

                                       
                           Tiết 2:                            luyện từ và câu (*)                 
                                                 ôn tập về các Dấu câu

I. Mục đích yêu cầu:
- Củng cố KT về dấu chấm, dấu phẩy.

- Rèn kĩ năng dùng dấu chấm, dấu phẩy khi viết văn, đặt câu.

- HS có ý thức đọc, viết câu đúng.

II. chuẩn bị:
- Vở bài tập TV, bảng phụ ghi ND bài 1.

III. các họat động dạy học :
* HĐ 1: Ôn tập về các dấu câu,
. GV hướng dẫn hs làm các bài tập sau rồi chữa bài.
+ Bài 1: Chép lại đoạn văn sau cho đúng chính tả sau khi thay chỗ ( ... ) bằng dấu chấm, dấu phẩy.

         Ngày xưa có đôi bạn là Cò và Diệc .... Chúng thường cùng ở ... cùng ăn ... cùng làm việc và đi chơi cùng nhau ... Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

- HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- HS nêu cách dùng dấu chấm, dấu phấy trong câu.

- Cả lớp tự làm bài vào vở. 1 HS làm trên bảng phụ.

- GV + HS nhận xét, chữa bài trên bảng.

-> Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

+ Bài 2: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ chấm trong đoạn văn sau.
      Hôm nay … Hoa đư​ợc mẹ hứa cho đi chợ Tết … Hoa mặc quần áo đẹp … cầm hai m​ươi nghìn hôm qua bà ngoại cho rồi tung tăng chạy theo mẹ … Chợ Tết thật nhiều hoa … nhiều đồ chơi … Hoa đư​ợc mẹ mua cho một con búp bê thật xinh xắn.

- HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- Cả lớp tự làm bài vào vở. 1 HS làm trên bảng.

- GV + HS nhận xét, chữa bài trên bảng. Một vài HS đọc lại bài đã hoàn chỉnh.

-> Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

* HĐ 2:  Củng cố - dặn dò. 

- GV + HS hệ thống KT ôn luyện trong tiết học. 

- Nhận xét giờ học. Tuyên dương HS tích cực học tập. 


                                        Tiết 3:                       Toán (*)                              
   Luyện tập giải toán về phép chia
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, củng cố KN thực hành giải toán về phép chia.

- Rèn kĩ năng vận dụng các bảng chia đã học để giải toán.
- HS tích cực, tự giác trong học tập.

II. Chuẩn bị: 

- Nội dung một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành. 

- GVtổ chức cho HS làm các bài tập sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Tính kết quả của phép nhân và viết hai phép chia tương ứng:

a) 4 x 5                    b) 3 x 2                      c) 5 x 3                    4 x 6 
+ Bài 2: Tìm thương, biết số bị chia và số chia lần lượt là:

a) 28 và 4                b) 45 và 5                   c) 24 và 3                  d) 18 và 2 
+ Bài 3: Tính:

a) 4 x 3 : 2                              b) 24 : 4 + 5

c) 12 : 3 x 4                            d) 40 : 5 - 7 
+ Bài 4: Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào chỗ chấm:

              a)  15 : 3 ..... 26 : 4

              b)  35 : 5 ...... 4 x 2
              c) 5 x 2   ...... 20 : 2
+ Bài 5: a) Mỗi thùng dầu có 5 lít dầu. Hỏi 3 thùng dầu có bao nhiêu lít dầu ?

b) Có 15 lít dầu đựng trong 3 thùng như nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ?

c) Có 15 lít dầu, chia đều mỗi thùng 5 lít. Hỏi chia được mấy thùng ?

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài.

+ Bài 1: Củng cố về MQH giữa phép nhân và phép chia.

+ Bài 2: Củng cố KT về phép chia, tên gọi thành phần và KQ của phép chia.

+ Bài 3: Củng cố về thứ tự thực hiện phép tính.

+ Bài 4: Củng cố KN vận dụng bảng nhân, chia đã học, so sánh STN.

+ Bài 5: Củng cố KN trình bày giải toán có lời văn vận dụng bảng nhân, chia đã học.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các bảng nhân, chia đã học để vận dụng giải toán.


                                                                                            Ngày soạn: 27 - 02 - 2018
                                                                                            Ngày dạy: Thứ ba ngày  06 - 3 - 2018
        Buổi sáng:

                        Tiết 1:               chính tả ( tập chép )              
                                               vì sao cá không biết nói ?
I. Mục đích yêu cầu:
- HS chép chính xác bài chính tả Vì sao cá không biết nói; trình bày đúng hình thức mẩu chuyện vui. Làm đúng các bài tập phân biệt r / d.  
- Rèn KN tập chép chính tả, KN phân biệt r / d.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND chép, ND bài tập 2 ( a ). 

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp, dưới lớp viết ở bảng con: 

con trăn, cái chăn, nước trà, tia chớp, ...

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD tập chép chính tả.

- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 3 HS đọc lại. 

- GV giúp HS nắm nội dung bài chép:
+ Việt hỏi anh điều gì ? ( Vì sao cá không biết nói ? )

+ Câu trả lời của Lân có gì đáng buồn cười ? ( Lân chê em ngớ ngẩn nhưng chính Lân mới
 ngớ ngẩn khi cho rằng cá không nói được là vì miệng cá ngậm đầy nước. Cá không nói được như người, nhưng cũng có lẽ cá cũng có  cách trao đổi riêng với bầy đàn. )

- HD HS cách trình bày bài. - HS chép bài vào vở, đổi chéo vở để soát lỗi.

- GV chấm 7, 8  bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở BT. 1 HS làm  bài trên BP.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:

  Lời ve kêu da diết / Khâu những đường rạo rực.

- Củng cố KN phân biệt r / d.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS tìm thêm những tiếng khác bắt đầu bằng r / d

                                 Tiết 2:                           kể chuyện
                                                tôm càng và cá con
 I. Mục đích yêu cầu:
- HS dựa vào trí nhớ và tranh minh họa, kể lại được từng đoạn câu chuyện:" Tôm Càng và Cá Con". Biết phân vai dựng lại câu chuyện.

- Rèn KN kể chuyện cho HS. HS có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.

- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức ( xác định giá trị bản thân ); KN ra quyết định và thể hiện sự tự tin.
- GDHS biết yêu quý những con vật thông minh, có ích. Học tập tình bạn của Tôm Càng và Cá Con.
II. chuẩn bị:
- Tranh minh họa SGK.

- Các PP/ KT dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân, đặt câu hỏi.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

- 1 HS  nêu ý nghĩa của câu chuyện.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ - YC của tiết học.
b. Các hoạt động:
* HĐ 1: Kể từng đoạn theo tranh.
- 1 HS đọc yêu cầu ( 1 - SGK ).

- GVHD HS quan sát 4 tranh SGK ( ứng với ND 4 đoạn ), HS  nói vắn tắt  ND mỗi tranh, GV ghi bảng: + Tranh 1: Tôm Càng và Cá Con làm quen với nhau.
                       + Tranh 2: Cá Con trổ tài bơi lội cho Tôm Càng xem.

                       + Tranh 3: Tôm Càng phát hiện ra kẻ ác, kịp thời cứu bạn.
                       + Tranh 4: Cá Con biết tài của Tôm Càng, rất nể trọng bạn.

- HS tập kể trong nhóm dựa theo tranh. Các nhóm cử người thi kể trước lớp.
- Đại diện các nhóm lên kể: HS trong nhóm nối tiếp nhau kể ( 4 em, mỗi em một đoạn đến hết câu chuyện ).
- Tuyên dương nhóm, cá nhân kể tốt.

* HĐ 2:  Phân vai, dựng lại câu chuyện.
- 1 HS đọc yêu cầu .

- GV hướng dẫn các nhóm HS ( mỗi nhóm 3 em ) tự nhận vai ( người dẫn chuyện, Tôm Càng, Cá Con ) dựng lại câu chuyện.
- Mỗi nhóm 3 HS nối tiếp nhau tập kể 3 đoạn.

- GV tổ chức cho HS thi dựng lại câu chuyện trước lớp. 
- GV + HS nhận xét, tuyên dương nhóm thể hiện đúng điệu bộ, giọng nói của từng nhân vật.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu ý nghĩa của câu chuyện, Em học được điều gì qua câu chuyện ?
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS  kể chuyện tốt. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

 

                                          Tiết 4:                         Toán    
                                                     T.127: tìm số bị chia
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. Biết tìm X trong các dạng bài tập: 
x : a = b ( với a, b là các số bé và phép tính để tìm x là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học. Biết giải bài toán có một phép nhân.
- Rèn KN thực hành làm tính và giải bài toán về tìm số bị chia.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Các tấm bìa hình vuông như SGK.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- HS làm trên bảng lớp và bảng con: Tìm x :

                x  + 3 = 18                2   x  x    =  18               x  x  3   =   27

- GV hỏi để củng cố cho HS về cách tìm thừa số chưa biết trong phép nhân và cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
- GV gắn bảng 6 « vuông thành 2 hàng như​ SGK, nêu bài toán: Có 6 « vuông xếp thành 2 hàng đều nhau. Mỗi hàng có mấy ô vuông ?

- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi của bài toán ( có 3 « vuông ).
+ GV gợi ý HS viết bảng lớp và bảng con:   6  :   2  =  3 và nêu đ​ược các thành phần trong phép chia, GV ghi tên gọi các thành phần trong phép chia trên như SGK.

 HS nhắc lại tên gọi các thành phần và kết quả trong phép chia.
- GV nêu vấn đề: Mỗi hàng có 3 « vuông. Hỏi 2 hàng có tất cả mấy ô vuông ?

+ HS trả lời và viết bảng:         3  x  2  =   6 . 

+ GV: Tất cả có 6 « vuông, ta có thể viết:     6   =  3  x  2

- HDHS nhận xét, so sánh sự thay đổi vai trò của mỗi số trong phép chia và phép nhân tương ứng  và rút ra KL:  Số bị chia bằng thư​ơng nhân với số chia.
+ HS  tiếp nối nhau nhắc lạinhắc lại. 

* HĐ 2:  Giới thiệu cách tìm số bị chia. 
a) GV nêu: Có phép chia x : 2 = 5
  Giải thích:  x  là số bị chia chưa biết, chia cho 2 được thương là 5.

  Dựa vào nhận xét trên ta làm như sau:

  Lấy 5 ( là thương ) nhân với 2 ( là số chia ) được 10 ( là số bị chia ).

  Vậy x  = 10 là số phải tìm vì 10 : 2 = 5 

- HDHS cách trình bày:     x  :  2 = 5



                            x  = 5  x  2



                            x  = 10

b) Kết luận: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- HS nhắc lại cách tìm số bị chia.
* HĐ 3: Thực hành.
+ Bài 1: HS lần lượt tính nhẩm phép nhân và phép chia theo từng cột.


6 : 3 = 2


2 x 3 = 6

- HS tính nhẩm nêu kết quả.

- Củng cố mqh giữa phép chia và phép nhân.

+ Bài 2: - GV cho HS nhắc lại cách tìm số bị chia. 

- HS trình bày theo mẫu vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

            x  :  2  = 3


         x  = 3 x 2


         x  = 6
- HS nhận xét, chữa bài. - Củng cố cách tìm số bị chia.

+ Bài 3: - HS đọc đề, phân tích đề bài, nêu cách giải.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng tóm tắt, giải.
- HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố cách trình bày và giải bài toán vận dụng về tìm số bị chia.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS  nhắc lại cách tìm số bị chia.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HS tiếp tục học ôn lại cách tìm số bị chia.

                                                                                Ngày soạn: 28 -  02 - 2018
                                                                                             Ngày dạy: Thứ tư ngày  07 - 3 - 2018
         Buổi sáng:

                                         Tiết 1:                        Tập đọc                             
Sông hương
I. Mục đích yêu cầu:

- HS bước đầu biết đọc trôi chảy được toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ.

- Hiểu các từ ngữ được chú giải trong SGK. Cảm nhận được vẻ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi sắc màu của dòng sông Hương.
- GDHS biết yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp của sông nước quê hương. 
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ). Bảng phụ để HD luyện đọc.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc bài Cá Sấu sợ cá mập  + TL câu hỏi về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bao quát vài nét về Huế. 

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ cảnh sông Hương trong SGK.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài: nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả màu sắc, hình ảnh.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV kết hợp HD đọc các từ: xanh non, mặt nước, nở, lụa đào, lung linh, trong lành, ...

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp ( Đoạn 1: từ đầu đến in trên mặt nước; Đoạn 2: tiếp ... đến lung linh dát vàng; Đoạn 3: còn lại ).

- GV dùng bảng phụ, HD HS  cách đọc đoạn:

. Bao trùm lên cả bức tranh / là một màu xanh / có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau: / màu xanh thẳm của da trời, / màu xanh biếc của cây lá, / màu xanh non của những bãi ngô, / thảm cỏ in trên mặt nước. //

. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày / thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. //
- HS đọc các từ được chú giải ( SGK - 73 ), GV giải nghĩa thêm: lung linh dát vàng ( ánh trăng vàng chiếu xuống sông Hương làm dòng sông ánh lên toàn màu vàng, như được dát một lớp vàng lóng lánh ).

- GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​ớng dẫn HS đọc thầm từng đoạn + trả lời các câu hỏi trong SGK - T.73.

+ HS đọc đoạn 1 + TLCH 1: Những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương đó là màu xanh với nhiều độ đậm nhạt khác nhau: xanh thẳm, xanh biếc, xanh non.

- GV hỏi thêm: Những màu xanh ấy do cái gì tạo nên ? ( màu xanh thẳm do da trời ... , màu xanh biếc do lá cây ..., màu xanh non do những bãi ngô, thảm cỏ ... )

- 2, 3 HS đọc lại đoạn 1, GV nhắc HS đọc đoạn văn với giọng khoan thai, thể hiện sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của dòng sông, nhấn giọng những từ gợi tả các màu xanh.

+ HS đọc tiếp đoạn 2 + TL câu hỏi 2 ( GV tách thành các câu hỏi nhỏ ):

- Vào mùa hè, sông Hương đổi màu như thế nào ? ( Sông Hương thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường ).
- Do đâu có sự thay đổi ấy ? ( do hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ in bóng xuống nước ).

- Vào những đêm trăng sáng, sông Hương đổi màu như thế nào ? ( ... dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng ).

- Do đâu có sự thay đổi ấy ? ( do dòng sông được trăng vàng chiếu rọi, sáng lung linh ).

- 2, 3 HS đọc lại đoạn 2, GV nhắc HS đọc đoạn văn với giọng chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ tả sự đổi thay sắc màu của dòng sông.

+ HS đọc tiếp đoạn 3 + TL câu hỏi 3: Vì sông Hương làm cho thành phố Huế thêm đẹp, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.

- 2, 3 HS  đọc lại đoạn 3, vẫn đọc với giọng chậm rãi, thán phục, nhấn giọng những từ ngữ ca ngợi sông Hương.

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- 3, 4 HS thi đọc lại bài văn.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu những cảm xúc của mình về sông Hương. GV chốt lại: Nói đến Huế là nói đến sông Hương. Chính dòng sông này đã làm cho thành phố Huế có một vẻ đẹp nên thơ, thanh bình, êm đềm, rất khác với các thành phố khác.

- HS liên hệ về tình cảm yêu thiên nhiên, yêu sông nuớc quê hương và ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sông nước ở địa phương. 
- GV nhận xét tiết học; nhắc HS luyện đọc lại bài văn.

                               Tiết 2:                         Tập viết  
                                                          Chữ hoa: X
I. Mục đích yêu cầu:

- HS viết đúng chữ hoa X, chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn KN viết chữ hoa X.

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  X  viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Xuôi; Xuôi chèo mát mái.
- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết chữ cái hoa V đã học ở bảng con.

- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng: Vượt suối băng rừng. Cả lớp viết bảng con chữ  Vượt.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa  X.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo của chữ  X: Cao 5 li, Gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét cơ bản: 2 nét móc hai đầu và 1 nét xiên.
- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ  X  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  X  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ, câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Xuôi chèo mát mái.  

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: gặp nhiều thuận lợi.
- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- GV viết mẫu chữ  Xuôi.
- HS luyện viết chữ  Xuôi  ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ X cỡ vừa, 1 dòng chữ  X cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ  Xuôi  cỡ vừa, 1 dòng chữ  Xuôi  cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ: Xuôi chèo mát mái.
- HS luyện viết theo yêu cầu trên.

- GV theo dõi, uốn nắn giúp HS viết đúng quy trình, hình dáng và nội dung.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ  X.

                                      Tiết 3:                              Toán   
T. 128: luyện tập
I. mục đích yêu cầu:
- HS biết cách tìm số bị chia; nhận biết số bị chia, số chia, thương; biết giải bài toán có một phép nhân.

- Rèn luyện KN thực hành giải toán về tìm số bị chia.

- HS chủ động, tích cực trong học tập.

II. chuẩn bị: - Bảng phụ kẻ sẵn bảng BT 3, hình minh hoạ BT 4 ( SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu cách tìm số bị chia và vận dụng tìm y, biết:

                       a) y : 5 = 4                  b) y : 4 = 3.

- GV củng cố, khắc sâu KT về cách tìm số bị chia.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.129 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm.

- HS vận dụng cách tìm SBC đã học, tự làm bài rồi chữa bài.

- Một số HS tiếp nối nhau nhắc lại cách tìm số bị chia chưa biết.

- Củng cố cho HS về cách tìm SBC.
+ Bài 2 ( a, b ): - HS nêu yêu cầu của bài.

- Gvyêu cầu HS xác định từng thành phần chưa biết trong mỗi phép tính và cách tìm -> phân biệt cách tìm Số bị trừ  và cách tìm Số bị chia.

- HS tự làm bài vào vở, một số HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách tìm số bị trừ và số bị chia chưa biết.

+ Bài 3 ( cột 1, 2, 3, 4 ): - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV kết hợp gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.

- HS  nêu nhận biết về số chưa biết ở trong mỗi cột, nêu cách tìm.

- HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố cách tìm thương và số bị chia.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ ( SGK ), tự phân tích bài toán rồi nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt rồi giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán vận dụng tìm số bị chia.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ cách tìm số bị chia chưa biết.

    
                                          Tiết 4:                    đạo đức

lịch sự khi đến nhà ng​ười khác ( tiết 1 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đư​ợc cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà ng​ười khác, biết được ý nghĩa của việc cư  xử lịch sự khi đến nhà người khác.
- HS biết cư​ xử lịch sự khi đến chơi nhà bạn bè, ng​ười quen.

- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp lịch sự; KN thể hiện sự tự tin, tự trọng; KN tư duy, đánh giá hành vi lịch sự và phê phán hành vi chưa lịch sự khi đến nhà người khác. 

- GDHS có thái độ lịch sự khi đến nhà ng​ười khác.

II. chuẩn bị:

- GV: Truyện Đến chơi nhà bạn.

- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, động não, đóng vai.

- HS: Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Hãy nêu những việc cần làm khi nhận và gọi điện thoại.

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện điều gì ?

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thảo luận, phân tích truyện.
+ Mục tiêu: HS bước đầu biết được thế nào là lịch sự khi đến chơi nhà bạn.

+ Cách tiến hành:

- GV kể chuyện ( Nội dung truyện -  Vở BT Đạo đức 2 ).

- HS thảo luận theo cặp theo các gợi ý sau:

. Mẹ bạn Toàn đã nhắc nhở Dũng điều gì ?

. Sau khi đ​ược nhắc nhở, bạn Dũng đã có thái độ, cử chỉ nh​​ư thế nào ?

. Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì ?

- GV KL: Cần phải cư​ xử lịch sự khi đến nhà ng​ười khác: gõ cửa hoặc bấm chuông, lễ phép chào hỏi chủ nhà ...

* HĐ 2: Làm việc theo nhóm.

+ Mục tiêu: HS biết được một số cách c​ư xử khi đến chơi nhà ng​ười khác.

+ Cách tiến hành:

- HS làm việc theo cặp thảo luận các hành vi trong bài tập 2 ( Vở BT Đạo đức 2 - T. 39 ) và ghi vào giấy nháp theo 2 cột: Những việc nên làm và Những việc không nên làm khi đến nhà ngư​ời khác.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm trao đổi, tranh luận.

- HS tự liên hệ: Trong những việc nên làm, em đã thực hiện đư​ợc những việc nào ? Những việc nào còn chưa thực hiện đư​ợc ? Vì sao ?

- GVKL về cách cư​ xử khi đến nhà ng​ười khác. 

* HĐ 3: Bày tỏ thái độ.

+ Mục tiêu: HS biết bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến có liên quan đến cách cư​ xử khi đến chơi nhà ng​ười khác.

+ Cách tiến hành:

- GV lần l​ượt nêu từng ý kiến ở BT 3 ( Vở BT đạo đức 2 - trang 40 ) và yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách:

. Vỗ tay nếu tán thành.

. Giơ cao tay phải nếu không tán thành.

. Ngồi xoa hai bàn tay nếu l​ưỡng lự hoặc không biết.

    Nội dung các ý kiến:
       a) Mọi ngư​ời cần cư​ xử lịch sự khi đến nhà người khác.

       b) Cư​ xử lịch sự khi đến nhà bạn bè, họ hàng, hàng xóm là không cần thiết.

       c) Chỉ cần cư​ xử lịch sự khi đến nhà ng​ười giàu.

       d) C​ư xử lịch sự khi đến nhà ng​ười khác là thể hiện nếp sống văn minh.

- Sau mỗi ý kiến, GV yêu cầu HS giải thích lí do sự đánh giá của mình. 

- GVKL: ý kiến a, d là đúng, ý kiến b, c là sai vì đến nhà ai cũng cần phải cư​ xử lịch sự.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. GVKL: Cần cư​ xử lịch sự khi đến nhà ngư​ời khác.

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS  Cần cư​ xử lịch sự khi đến nhà ngư​ời khác.

                                                                                       Ngày soạn:  01 - 3 - 2018
                                                                                      Ngày dạy: Thứ năm ngày  08 - 3 - 2018 
         Buổi sáng:

                                    Tiết 1:             chính tả ( nghe - viết )  

Sông hương
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi trong bài: Sông Hương; Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm đầu r / d / gi.  
- Rèn kĩ năng nghe - viết đúng chính tả; KN phân biệt âm đầu r / d / gi.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn BT 2 ( a ) và BT 3 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho HS  viết ở bảng con:  Trong vắt, chong chóng; con trâu, châu báu; nắng chói, trói buộc; trông coi, bàn chông;  ...

- GV nhận xét, uốn nắn.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc bài chính tả 1 lần, 2 HS đọc lại.

- GV hỏi HS về ND bài chính tả ( đoạn trích tả sự đổi màu của sông Hương vào mùa hè và những đêm trăng ).
- HS luyện viết ở bảng con: phượng vĩ, đỏ rực, Hương Giang, dải lụa, lung linh, ... GV nhận xét, sửa sai cho HS.
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.

- HS đổi vở chéo để soát lỗi. 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): -  GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng.

-1, 2 HS đọc y/c của bài. Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ tự làm bài vào vở BT.

- 2 HS lên bảng điền. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng:

. giải thưởng, rải rác, dải núi.

. rành mạch, để dành, tranh giành.

+ BT 3 ( a ): - tương tự bài 2.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 

. Trái nghĩa với hay - dở.

. Tờ mỏng, dùng để viết chữ lên - giấy.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS luyện viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.

                                      Tiết 2:                  luyện từ và câu                              
Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ về sông biển; HS nhận biết được một số loài cá nước mặn, nước ngọt; kể tên được một số con vật sống dưới nước. Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy.
- Rèn luyện KN sử dụng vốn từ về sông biển, KN sử dụng dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập. 
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ BT 1, 2; Bảng phụ viết ND bài tập 3 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 1 HS lên bảng viết các từ ngữ có tiếng biển.

- GV ghi bảng 2 câu văn và yêu cầu 2 HS lên bảng đặt câu hỏi cho mỗi bộ phận được gạch chân trong mỗi câu:

a) Cây cỏ héo khô vì hạn hán.                          b) Đàn bò béo tròn vì được chăm sóc tốt.
- GV nhận xét, đánh giá, khắc sâu cách đặt câu hỏi với cụm từ Vì sao ?
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về Sông biển.

. GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2 ( SGK - 73, 74 ):
+ Bài 1: - HS  đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ 8 loài cá ( SGK ) và đọc tên các loài cá đó.

- HS trao đổi theo cặp rồi làm bài: xếp tên các loài cá theo 2 nhóm ( cá nước ngọt và cá nước mặn ).
- Đại diện các nhóm phát biểu ý kiến - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng:

a) Cá nước mặn ( cá biển ): cá thu, cá chim, cá chuồn, cá nục.

b) Cá nước ngọt ( cá ở sông, hồ, ao ): cá mè, cá chép, cá trê, cá quả ( cá chuối, cá lóc ).
- Một số HS kể tên một số loài cá nước mặn và một số loài cá nước ngọt khác.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK - T.74, tự viết tên các con vật đó 

( tôm, sứa, ba ba ).

- Tiếp theo, GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm dưới hình thức thi tiếp sức.

 GV chia bảng làm 3 phần và mời 3 nhóm lên tham gia.

Mỗi HS viết nhanh tên một con vật sống dưới nước rồi chuyển cho bạn khác.

- Hết thời gian, nhóm nào viết được nhanh, đúng và nhiều tên các con vật là thắng cuộc.

- GV yêu cầu một số HS  nói những điều em biết về con vật đó.
. GV củng cố, khắc sâu vốn từ ngữ về Sông biển.
* HĐ 2: Luyện tập sử dụng dấu phẩy.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK - 74 ): 
+ Bài 3: - GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và đoạn văn của Trần Hoài Dương. 2 HS đọc lại đoạn văn.

- GV lưu ý HS: trong đoạn văn trên, chỉ có câu 1 và câu 4 ( những câu in nghiêng ) còn thiếu dấu phẩy -> phải đọc kĩ 2 câu văn đó, đặt thêm dấu phẩy vào chỗ cần thiết để phân tách ý của câu văn.

- HS tự làm bài vào vở BT, một HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng:

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều ... Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.

. GV củng cố, khắc sâu cách sử dụng dấu phẩy. 
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố vốn TN về sông biển; Cách dùng dấu phẩy khi viết câu.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS chú ý dùng đúng dấu phẩy khi viết câu.
                                          Tiết 3:                         Toán      
T.129: chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác

I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Biết cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó.

- Rèn kĩ năng thực hành nhận biết; tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Thước đo độ dài.
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu cách tìm số bị chia chưa biết, áp dụng tìm x trong trường hợp sau:

              a) x : 3 = 8                              b) x : 5 = 9.

- Củng cố cách tìm số bị chia.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
+ GV vẽ tam giác ABC lên bảng ( như SGK ) rồi vừa chỉ vào từng cạnh vừa giới thiệu: 

                Tam giác ABC có 3 cạnh là AB, BC và CA.

- HS nhắc lại để nhớ hình tam giác có 3 cạnh.

- HS quan sát hình vẽ trong SGK, nêu độ dài của mỗi cạnh.

- GV yêu cầu HS tự tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC:

              3 cm + 5 cm + 4 cm = 12 cm.

- GV giới thiệu: Chu vi của hình tam giác là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó.

Như vậy, chu vi hình tam giác ABC là 12 cm.

-> Nhận xét: Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác là chu vi của hình tam giác đó. 
- Một vài HS nhắc lại.

+ GV vẽ tiếp hình tứ giác DEGH lên bảng ( như SGK ) rồi HDHS ( tương tự như đối với hình tam giác ).

- HDHS  nhận biết về cạnh của hình tứ giác.

- HS tự tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.

- GV giới thiệu về chu vi của hình tứ giác.

- HS tự nêu n. xét: Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình tứ giác đó. 

+ Từ 2 nhận xét trên, GV giúp HS nhận biết được: Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác ) là chu vi của hình đó.

+ GV gợi hỏi để HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác, hình tứ giác.

-> GVKL: Muốn tính chu vi hình tam giác ( hình tứ giác ) ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ( hình tứ giác ) đó .

* HĐ 2: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3 ( SGK - T.130 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GVHDHS làm theo mẫu ( phần a - SGK ).

- HS tự làm các phần còn lại; 2 HS làm trên bảng lớp - HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách tính chu vi của hình tam giác.
+ Bài 2: - Cách làm tương tự bài 1.

- HS tự làm bài, 2 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách tính chu vi của hình tứ giác.
+ Bài 3 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): - HS đọc yêu cầu của bài. 

- GVHDHS: dùng thước đo các cạnh của hình tam giác ABC trong SGK rồi nêu miệng KQ: Độ dài mỗi cạnh của hình tam giác đó là 3 cm.

- HS nêu cách tính chu vi của hình tam giác đó. 

- GV gợi ý để HS tính chu vi của hình tam giác theo 2 cách.

- HS tự làm bài rồi chữa bài ( yêu cầu tính theo 2 cách ).

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS nhắc lại cách tính chu vi của hình tam giác và hình tứ giác.

- GV n. xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách tính chu vi của hình tam giác và hình tứ giác.


                             Tiết 4:                      tự nhiên và xã hội
Một số loài cây sống dưới nước
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết, nêu được tên và lợi ích của một số cây sống dưới nước.

- Rèn KN quan sát, nhận xét, mô tả về một số loài cây sống dư​ới nư​ớc. 

- HS thích s​ưu tầm và bảo vệ cây cối.

II. chuẩn bị:
- Hình vẽ trong SGK trang 54, 55.

- GV + HS: tranh ảnh các loại cây cối sống ở n​ước; Một số cây thật như​ Sen, Súng, Bèo, Rau rút, ...

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể tên một số cây sống trên cạn và nêu ích lợi của chúng.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK.
+ Mục tiêu: HS nói tên và nêu lợi ích của một số cây sống dư​ới nư​ớc.

+ Cách tiến hành:

- HS làm việc theo cặp: Quan sát tranh và trả lời CH trong SGK: " Chỉ và nói tên những cây có trong hình ".

. GV đi đến các nhóm giúp đỡ và có thể chỉ dẫn nếu HS không biết.

. GVHDHS tự tập đặt thêm các câu hỏi cho mỗi hình. VD: 

             Bạn thường nhìn thấy cây này ở đâu ? 

             Cây này có hoa không ? Hoa của nó thường có màu gì ?

             Cây này được dùng để làm gì ?

             ...

- Một số HS lần lượt chỉ và nói tên những cây sống dưới nước được giới thiệu trong SGK 
( mỗi HS nói tên một cây sau đó đặt câu hỏi và chỉ định bạn khác TL ).

- GV hỏi thêm: Trong các cây đó, cây nào sống trôi nổi trên mặt nước, cây nào có rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao, hồ ?

-> KL: Trong số những cây được giới thiệu trong SGK thì các cây lục bình, rong sống trôi nổi trên mặt nước; cây sen có thân và rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao, hồ. Cây này có cuống lá và cuống hoa mọc dài ra đưa lá và hoa vươn lên trên mặt nước.

* HĐ 2: Làm việc với vật thật và tranh ảnh sưu tầm được.
+ Mục tiêu: Hình thành KN q/ sát, nhận xét, mô tả. Thích sưu tầm và bảo vệ các loài cây.

+ Cách tiến hành:

- HS làm việc theo nhóm 4: đem các cây thật và các tranh ảnh đã sưu tầm được để cùng quan sát tranh và phân loại các cây theo HD sau: 

. Tên cây ?

. Hãy chỉ rễ, thân, lá và hoa ( nếu có ).

- GV có thể hỏi thêm:

. Đó là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay cây có rễ bám vào bùn dưới đáy ao, hồ ?

. Tìm ra đặc điểm giúp cây này sống trôi nổi ( hoặc đặc điểm giúp cây này mọc dưới đáy ao, hồ ).

- Đại diện một số nhóm trình bày và giới thiệu về cây của nhóm mình đã sưu tầm được.

- GV nhận xét xem từng nhóm đã phân loại đúng chưa. 

- Các nhóm tự đánh giá KQ làm việc của nhóm mình và nói xem mình đã học tập được từ nhóm bạn những gì ?

3. Củng cố, dặn dò:
- HS kể tên và nêu ích lợi của một số cây sống dưới nước.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS sưu tầm và tìm hiểu thêm về các loài cây sống dưới nước.
                                                                                                  Ngày soạn: 02 - 3 - 2018
                                                                                                  Ngày dạy: Thứ sáu ngày  09 - 3 - 2018
        Buổi sáng:

                                Tiết 1:                              Tập làm văn  
                                     đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước; viết được những câu trả lời về cảnh biển.
- Rèn kĩ năng đáp lời đồng ý, KN viết câu tả ngắn về biển.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: - Tranh minh hoạ cảnh biển ( Tiết TLV - Tuần 25 ). 
III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 cặp HS thực hành  nói - đáp lời đồng ý trong tình huống:
a) Hai bạn hỏi mượn nhau một đồ dùng học tập.

b) Hai bạn nhờ giúp đỡ một việc gì đó.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đáp lời đồng ý.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1 ( SGK ):
- HS đọc yêu cầu và các tình huống trong bài.

- Lớp đọc thầm lại 3 tình huống ( a, b, c ), suy nghĩ về ND lời đáp, thái độ phù hợp với mỗi tình huống.

- GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến về thái độ khi nói lời đáp: 

+ Biết ơn ( tình huống a, b ).

+ Vui vẻ ( tình huống c ).

- Từng cặp HS thực hành đóng vai.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cặp đối thoại tốt nhất.

. Củng cố cách đáp lời đồng ý.

* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về biển.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2 ( SGK ):
- 1 HS đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi cần trả lời.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và nhắc HS: Các câu hỏi trong BT 2 hôm nay cũng là các câu hỏi của BT 3 tuần tr​ước.

- HS mở SGK ( T.67 ), xem lại BT 3. 
- Một số HS nói lại những câu TL của mình.

- HS làm bài vào vở. GV nhắc HS chọn viết theo một trong 2 cách: 

+ Cách 1:  Trả lời lần l​ượt từng câu hỏi nhưng không chép lại câu hỏi.

+ Cách 2: Dựa vào 4 câu hỏi gợi ý, viết liền mạch các câu TL để tạo thành một đoạn văn tự nhiên.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bài viết hay. 

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên d​ương HS tích cực học tập.

- Nhắc HS thực hành đáp lời đồng ý để ngay từ nhỏ đã thể hiện mình là ng​ười lịch sự, có văn hoá.

                                 Tiết 2:                                   Toán  
T.130: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS biết tính độ dài đ​ường gấp khúc; tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

- Rèn KN thực hành tính độ dài đ​ường gấp khúc, tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

- HS biết vận dụng trong thực tế đời sống. 

II. chuẩn bị: 

- Th​ước đo độ dài.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nêu cách tính độ dài đường gấp khúc, cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.
 GV tổ chức, HDHS làm các BT: 2, 3, 4 ( SGK  - T.131 ) rồi chữa bài.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài. GV kết hợp vẽ hình lên bảng ( nh​ư SGK ).
- HS nêu độ dài mỗi cạnh của hình tam giác, nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác.
- HS tự làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng làm.
- Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài, thống nhất lời giải đúng.

- Củng cố cách tính chu vi hình tam giác.
+ Bài 3: - Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- Củng cố cách tính chu vi hình tứ giác.
+ Bài 4: - Các b​ước tiến hành tương tự bài 2, 3.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV lưu ý HS: cả 2 phần ( a, b ) đều có thể tính theo 2 cách ( chuyển từ phép cộng thành phép nhân ).

- GV gợi ý để HS liên hệ " hình ảnh" đ​ường gấp khúc ABCDE với hình tứ giác ABCD: 
Đ​ường gấp khúc ABCDE nếu cho khép kín thì đư​ợc hình tứ giác ABCD -> nhận xét: độ dài đ​ường gấp khúc ABCDE = chu vi hình tứ giác ABCD.
- Củng cố KN nhận biết về đ​ường gấp khúc, nhận biết hình tam giác, hình tứ giác.

3. Củng cố, dặn dò:  

- HS nhắc lại cách tính độ dài đư​ờng gấp khúc, cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ cách tính độ dài đư​ờng gấp khúc, cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.


                                  Tiết 3:                        Sinh hoạt

                                                    sinh hoạt sao
I. Mục đích yêu cầu:

- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuÈn BỊ :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình:

1. Trưởng ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới:

4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... * Hạn chế:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5. Phương hướng tuần tới:
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 3.

- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng ngày 8 / 3 và 26 / 3.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp.  

- Duy trì tốt phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

- Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
- Chủ tịch cùng phó chủ tịch, cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

- Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các bạn.

6. Sinh hoạt văn nghệ.


GIÁO DỤC  ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
BÀI 4: CÂY BỤT MỌC

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Cảm nhận được tình yêu cây xanh, môi trường sống của Bác Hồ.

- Thực hành, vận dụng bài học về tình yêu cây xanh, môi trường trong cuộc sống của HS.
- GDHS ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ:
- Sách: Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  
+ Bác đã làm gì để quan tâm người lính gác ?

+ Câu chuyện “ Bác nhường chiếc lò sưởi cho đồng chí bảo vệ ” có điều gì khiến em cảm động ?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:               

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Đọc hiểu.

- 2, 3 HS đọc câu chuyện Cây bụt mọc

+ HĐ cá nhân: 

- HS làm bài trả lời các câu hỏi sau:

1. Vì sao Bác đã đặt tên loài cây thông này là cây bụt mọc ?

2. Khi phát hiện ra một cây bụt mọc bị mối xông đến quá nửa, anh em phục vụ định làm gì ?

  3. Bác Hồ đã nói gì và bày cách gì để cứu cây ? Kết quả ra sao ?

- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

4. Các em hãy trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.

- Đại diện 1 số nhóm đọc trình bày. 
- Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng: Tình yêu của Bác Hồ đối với cây xanh và môi trường sống.

* HĐ 2: Thực hành - Ứng dụng.

+ HĐ cá nhân: 

- HS trả lời các câu hỏi sau:

1. Mỗi khi đến nơi nào có nhiều cây xanh, em cảm thấy không khí thế nào ?

2. Em đã bao giờ tự tay trồng một cây xanh ở đâu chưa ?

3. Em đã làm gì để bảo vệ cây xanh ở nhà, ở trường hay trên đường em đi học ?

- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

4. Cùng nhau trao đổi các cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở nhà, ở trường và trên đường các em đi học.
- Đại diện một số nhóm đọc trình bày. 
- Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh nội dung bài: Tình yêu cây xanh, môi trường sống của Bác Hồ

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học.
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Giáo án hội giảng

Họ và tên:  Nguyễn Thị An - Trình độ: CĐTH.

          Nhiệm vụ đ​ược giao : Chủ nhiệm lớp 2C - Chức vụ : Tổ trư​ởng tổ 2 + 3.

          Ngày soạn : Ngày  26 / 02 / 2018
          Ngày dạy :  Chủ nhật ngày  04 / 3 / 2018
          Môn dạy : Toán - Lớp 2.

          Bài dạy :   
                                                     Tiết 127: tìm số bị chia
I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. Biết tìm X trong các dạng bài tập: 
x : a = b ( với a, b là các số bé và phép tính để tìm x là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học. Biết giải bài toán có một phép nhân.
- Rèn KN thực hành làm tính và giải bài toán về tìm số bị chia.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Các tấm bìa hình vuông như SGK.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS làm trên bảng lớp,  Dưới lớp làm bảng con ( Mỗi dãy làm 1 phép tính ):
   Tìm x :

                x  + 3 = 18                2   x  x    =  18               x  x  3   =   27

- GV hỏi để củng cố cho HS về cách tìm thừa số chưa biết trong phép nhân và cách tìm số hạng chưa biết trong một tổng.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
- GV gắn bảng 6 « vuông thành 2 hàng như​ SGK, nêu bài toán: Có 6 « vuông xếp thành 2 hàng đều nhau. Mỗi hàng có mấy ô vuông ?

- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi của bài toán ( có 3 « vuông ).
+ GV gợi ý HS viết bảng lớp và bảng con:   6  :   2  =  3 và nêu đ​ược các thành phần trong phép chia, GV ghi tên gọi các thành phần trong phép chia trên như SGK.

 HS nhắc lại tên gọi các thành phần và kết quả trong phép chia.
- GV nêu vấn đề: Mỗi hàng có 3 « vuông. Hỏi 2 hàng có tất cả mấy ô vuông ?

+ HS trả lời và viết bảng:         3  x  2  =   6 . 

+ GV: Tất cả có 6 « vuông, ta có thể viết:     6   =  3  x  2

- HDHS nhận xét, so sánh sự thay đổi vai trò của mỗi số trong phép chia và phép nhân tương ứng  và rút ra KL:  Số bị chia bằng thư​ơng nhân với số chia.
+ HS  tiếp nối nhau nhắc lại. 

* HĐ 2:  Giới thiệu cách tìm số bị chia. 
a) GV nêu: Có phép chia x : 2 = 5
  Giải thích:  x  là số bị chia chưa biết, chia cho 2 được thương là 5.

  Dựa vào nhận xét trên ta làm như sau:

  Lấy 5 ( là thương ) nhân với 2 ( là số chia ) được 10 ( là số bị chia ).

  Vậy x  = 10 là số phải tìm vì 10 : 2 = 5 

- HDHS cách trình bày:    
                      x  :  2  = 5



        x   = 5  x  2



       x   = 10

b) Kết luận: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- HS nhắc lại cách tìm số bị chia.
* HĐ 3: Thực hành.
+ Bài 1: HS lần lượt tính nhẩm phép nhân và phép chia theo từng cột.


6 : 3 = 2


2 x 3 = 6

- HS tính nhẩm nêu kết quả.

- Củng cố mqh giữa phép chia và phép nhân.

+ Bài 2: - GV cho HS nhắc lại cách tìm số bị chia. 

- HS trình bày theo mẫu vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

            x  :  2  = 3


         x  = 3 x 2


         x  = 6
- HS nhận xét, chữa bài. - Củng cố cách tìm số bị chia.

+ Bài 3: - HS đọc đề, phân tích đề bài, nêu cách giải.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS lên bảng tóm tắt, giải.
- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách trình bày và giải bài toán vận dụng về tìm số bị chia.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS  nhắc lại cách tìm số bị chia.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d­​​​¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhớ cách tìm số bị chia.

                                                                                 BGH duyệt
 Buổi chiều:    

                                       Tiết 2:                              Toán (*)                                
   Luyện tập Tìm số bị chia ( TIẾP )
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia; cách tìm thành phần chưa biết trong phép trừ và phép chia; về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia; cách giải các bài toán vận dụng MQH giữa phép nhân, chia .

- Rèn kĩ năng giải toán về tìm số bị chia.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 
- Nội dung một số bài tập liên quan.

- Vở BT Toán in – Tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập. 

- GVtæ chức cho HS làm các bài tập 1,2, 3,4 ( Vở BT Toán in – tập 2 – T. 43 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài -> xác định số cần điền vào mỗi ô trống đó chính là số bị chia chưa biết.

- HS vận dụng cách tìm SBC đã học, tự làm bài.

- Một số HS nhắc lại cách tìm số bị chia chưa biết.

- HS nêu miệng KQ -> nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách tìm SBC.
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.

- Gvyêu cầu HS xác định từng thành phần chưa biết trong mỗi phép tính và cách tìm -> phân biệt cách tìm Số bị trừ  và cách tìm Số bị chia.

- HS tự làm bài vào vở, một số HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách tìm số bị trừ và số bị chia chưa biết.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV kết hợp gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.

- HS  nêu nhận biết về số chưa biết ở trong mỗi cột, nêu cách tìm.

- HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.

- Củng cố cách tìm thương và số bị chia.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV HD HS phân tích bài toán rồi nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt rồi giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán vận dụng tìm số bị chia.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các bảng nhân, chia đã học, Ghi nhớ cách tìm số bị chia chưa biết để vận dụng giải toán.


                                     Tiết 2:                         luyện viết
bài 26
I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ hoa X theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ hoa X.
- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - Quyển 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con chữ  V và các chữ ứng dụng: Văn, Vở .
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa X.
- HS nhắc lại cấu tạo của chữ  X.
- GV viết mẫu chữ  X  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  X  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ và câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 26 ( Vở luyện viết chữ đẹp - Quyển 1 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Xuôi gió thuận buồm; Xanh nhà hơn già đồng. 
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Xuôi, Xanh ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 2: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 26 ( trang 26 ).

- HS luyện viết bài trong vở, GV bao quát, uốn nắn giúp HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.

                          Tiết 3:                 hoạt động ngoài giờ lên lớp   
Thực hành  về các trò chơi dân gian ở địa phương
I. Mục đích yêu cầu:
- Học sinh biết cách chơi một số trò chơi dân gian ở địa phương.

- Học sinh tham gia chơi và chơi đúng cách.

- Học sinh yêu thích các trò chơi dân gian.

II. Chuẩn bị:
- ND một sè trò chơi dân gian.

III. Các hoạt động DẠY HỌC:
* HĐ 1: Tìm hiểu một số trò chơi ở địa phương.

- Giáo viên gợi ý, học sinh nêu tên một số trò chơi ở địa phương mà em biết.

- Học sinh trả lời. Học sinh khác nhận xét.

- Giáo viên nhận xét, bổ sung thêm.

VD: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.
* HĐ 2: Thực hành. 

- Học sinh nêu cách chơi của một số trò chơi ở địa phương.
- Học sinh trình bày, giáo viên cùng học sinh nhận xét, đánh giá.

- Giáo viên chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm chơi một trong các trò chơi sau: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, đá cầu, lò cò.

- Học sinh thực hành chơi theo nhóm. 

- Giáo viên theo dõi HD thêm cho các nhóm.
* HĐ 3:  Củng cố - dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh.

- HDVN : Tìm hiểu thêm một số trò chơi dân gian

    Buổi chiều:

                                   Tiết 1:                       luyện từ và câu (*)                                 
   Luyện tập: Từ ngữ về sông biển – Dấu phẩy

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố vốn từ về sông biển; HS nhận biết được một số loài cá nước mặn, nước ngọt; kể tên được một số con vật sống dưới nước. Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy.
- Rèn luyện KN sử dụng vốn từ về sông biển, KN sử dụng dấu phẩy.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Củng cố vốn từ về Sông biển.

. GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2 ( Vở BTTV in – T. 30, 31 ):
+ Bài 1: - HS  đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ 8 loài cá và đọc tên các loài cá đó.

- HS trao đổi theo cặp rồi làm bài: xếp tên các loài cá theo 2 nhóm ( cá nước ngọt và cá nước mặn ).
- Đại diện các nhóm phát biểu ý kiến - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng:

a) Cá nước mặn ( cá biển ): cá thu, cá chim, cá chuồn, cá nục.

b) Cá nước ngọt ( cá ở sông, hồ, ao ): cá mè, cá chép, cá trê, cá quả ( cá chuối, cá lóc ).
- Một số HS kể tên một số loài cá nước mặn và một số loài cá nước ngọt khác.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ, tự viết tên các con vật đó 

( tôm, sứa, ba ba ).

- Tiếp theo, GV tổ chức cho HS làm bài theo nhóm dưới hình thức thi tiếp sức.

 GV chia bảng làm 3 phần và mời 3 nhóm lên tham gia.

Mỗi HS viết nhanh tên một con vật sống dưới nước rồi chuyển cho bạn khác.

- Hết thời gian, nhóm nào viết được nhanh, đúng và nhiều tên các con vật là thắng cuộc.

- GV yêu cầu một số HS  nói những điều em biết về con vật đó.
. GV củng cố, khắc sâu vốn từ ngữ về Sông biển.
* HĐ 2: Luyện tập sử dụng dấu phẩy.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( Vở BTTV in – T. 31 ): 
+ Bài 3: - GV gắn bảng phụ ghi sẵn ND bài tập lên bảng.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài và đoạn văn của Trần Hoài Dương. 2 HS đọc lại đoạn văn.

- GV lưu ý HS: trong đoạn văn trên, chỉ có câu 1 và câu 4 ( những câu in nghiêng ) còn thiếu dấu phẩy -> phải đọc kĩ 2 câu văn đó, đặt thêm dấu phẩy vào chỗ cần thiết để phân tách ý của câu văn.

- HS tự làm bài vào vở BT, một HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng:

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều ... Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.

. GV củng cố, khắc sâu cách sử dụng dấu phẩy. 
* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học, GV củng cố vốn TN về sông biển; Cách dùng dấu phẩy khi viết câu.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. Nhắc HS chú ý dùng đúng dấu phẩy khi viết câu.

                                 TiÕt 2:                   TẬP LÀM VĂN ( * )                              
Luyện tập: đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp thông thường. Viết được những câu trả lời về cảnh biển.
- Rèn kĩ năng đáp lời đồng ý; Viết câu tả ngắn về biển.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ cảnh biển ( Tiết TLV - Tuần 25 ). 

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2. 

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời đồng ý.

GV tổ chức, HDHS làm BT 1 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2 - trang 33 ).
- HS đọc yêu cầu và các tình huống trong bài.

- Lớp đọc thầm lại 3 tình huống ( a, b, c ), suy nghĩ về ND lời đáp, thái độ phù hợp với mỗi tình huống.

- GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến về thái độ khi nói lời đáp: 

+ Biết ơn ( tình huống a, b ).                    + Vui vẻ ( tình huống c ).

- 3 cặp HS làm mẫu đóng vai theo 3 tình huống trong bài.

- Từng cặp HS thực hành đóng vai.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cặp đối thoại tốt nhất.

* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về biển.
GV tổ chức, HDHS làm BT 2 ( Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2 - trang 33 ).
- 1 HS đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi cần trả lời.
- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài và nhắc HS: Các câu hỏi trong BT 2 hôm nay cũng là các câu hỏi của BT 3 ( Tiết TLV tuần 25 ).

- HS mở SGK ( T.67 ), xem lại BT 3. Một số em nói lại những câu TL của mình.

- HS làm bài vào vở BT. GV nhắc HS chọn viết theo một trong 2 cách: 

+ Cách 1:  Trả lời lần lượt từng câu hỏi nhưng không chép lại câu hỏi.

+ Cách 2: Dựa vào 4 câu hỏi gợi ý, viết liền mạch các câu TL để tạo thành một đoạn văn tự nhiên.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bài viết hay. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dương HS tích cực học tập.
- Nhắc HS thực hành đáp lời đồng ý để ngay từ nhỏ đã thể hiện mình là người lịch sự, có văn hoá.
     
                                Tiết 3:                             Toán ( * )       
   luyện tập: Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. 

- Rèn kĩ năng thực hành tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Thước đo độ dài.

- Vở BT Toán 2 - tập 2.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành. 

GV tổ chức cho HS làm các bài tập 1, 2, 3 ( Vở BT Toán 2 - tập 2 - T.43 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài, nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác.

- HS tự làm bài; 3 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách tính chu vi của hình tam giác.
+ Bài 2: - Cách làm tương tự bài 1.

- HS tự làm bài, 2 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cho HS cách tính chu vi của hình tứ giác.
+ Bài 3 : - HS đọc yêu cầu của bài. 

- GVHDHS: dùng thước đo các cạnh của hình tứ giác ABCD trong Vở BT rồi nêu miệng KQ: Độ dài mỗi cạnh của hình tứ giác đó là 3 cm.

- GV gợi ý để HS tính chu vi của hình tứ giác theo 2 cách.

- HS tự làm bài rồi chữa bài ( yêu cầu tính theo 2 cách ).

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS tích cực học tập. 

- Dặn HS ghi nhớ cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác.


                             Tiết 2:                                   Toán (*)                                
   Luyện tập Tìm số bị chia
I. Mục đích yêu cầu:

- Giúp HS củng cố về cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia; cách tìm thành phần chưa biết trong phép trừ và phép chia; về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia; cách giải các bài toán vận dụng MQH giữa phép nhân, chia .

- Rèn kĩ năng giải toán về tìm số bị chia.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: - Nội dung một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập. 

- GVtổ chức cho HS làm các bài tập sau rồi chữa bài.

+ Bài 1: Tính nhẩm.

  6 : 2 =                       15 : 3 =                  12 : 4 =                 20 : 5 =

 3 x 2 =                        5 x 3 =                   3 x 4 =                  4 x 5 = 

- HS tự tính nhẩm rồi nêu miệng KQ.

- HS nêu nhận xét về KQ ở từng cột tính -> KL: Lấy thương tìm được nhân với số chia được KQ là số bị chia.
- Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
+ Bài 2: Tìm x.
a)    x : 3 = 5                b) x : 4 = 2                   c) x : 5 = 4                  d) x : 4 = 8.

- HS nêu yêu cầu của bài, xác định thành phần cần tìm trong mỗi phép tính, nêu cách tìm.

- HS tự làm vào vở, một số HS làm trên bảng lớp.

- Củng cố, khắc sâu KT về tìm số bị chia.
+ Bài 3: Có một số lít mật ong rót đều vào 4 can, mỗi can 5 lít. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít mật ong ?

- HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- GV cùng HS phân tích bài toán, giúp HS nhận xét: số lít dầu cần tìm ứng với thành phần nào chưa biết của phép tính ? ( Số bị chia ) -> xác định được cách tìm.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán vận dụng cách tìm số bị chia.
+ Bài 4: Tìm y.
            a) y - 2 = 3                      y - 3 = 4.                             y -  4 = 5                           

            b) y : 2 = 3                      y : 3 = 4                               y : 4  = 5

- HS nêu yêu cầu của bài, xác định thành phần cần tìm trong mỗi phép tính,nêu cách tìm.

- GV nhấn mạnh: . y cũng là một t/ phần chưa biết trong phép trừ  ( a ) và phép chia ( b ).

. Tìm y ( a ): Tìm số bị trừ chưa biết.

. Tìm y ( b ): Tìm số bị chia chưa biết. 

- HS tự làm vào vở, một số HS làm trên bảng lớp.

- Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép trừ và phép chia.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các bảng nhân, chia đã học để vận dụng giải toán.

                                        Tiết 3:                     thủ công  
Làm dây xúc xích trang trí ( T. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm dây xúc xích bằng giấy thủ công để trang trí. 

- Cắt dán được dây xúc xích trang trí. Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt dán được ít nhất 3 vòng tròn. Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.

- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

II. chuẩn bị:

- GV: Dây xúc xích mẫu; Quy trình làm dây xúc xích trang trí có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.

- HS : giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: HS thực hành làm dây xúc xích trang trí.

- HS nhắc lại quy trình làm dây xúc xích bằng giấy thủ công.

- GV chốt, ghi bảng:

+ Bước 1: Cắt thành các nan giấy .
+ Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích.
- HS thực hành làm dây xúc xích bằng giấy thủ công. GV nhắc HS cắt các nan giấy cho thẳng theo đường kẻ và có độ dài bằng nhau.
( Với những HS khéo tay, yêu cầu cắt dán được dây xúc xích trang trí. Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích đều nhau. Màu sắc đẹp ).
- GV bao quát, giúp đỡ những HS còn lúng túng. Động viên HS làm dây xúc xích dài với nhiều vòng và nhiều màu sắc khác nhau để có thể sử dụng trang trí ở góc học tập hoặc trang trí trong gia đình.

* HĐ 2: Đánh giá sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm của HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại quy trình làm dây xúc xích trang trí.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS CB tiết sau: Làm đồng hồ đeo tay.                            

bài  1 + 2 ( Quyển 2 ).
I. mục đích yêu cầu:

- HS nắm đ​ược ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa A, ¡, ¢ ( kiểu chữ nghiêng ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các chữ và câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ A, ¡, ¢ ( viết nghiêng ).

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra vở viết của HS.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa A, ¡, ¢.
- GV cho HS quan sát chữ mẫu.

- HS khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ  A, ¡, ¢.

- GV viết mẫu chữ  A, ¡, ¢ lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  A, ¡, ¢ trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ, câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các cụm từ ứng dụng trong bài 1 + 2 ( Vở luyện viết - tập 2 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng. 
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.
- HS luyện viết chữ  An, Anh, Ăn, Ân  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HS luyện viết vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 1 + 2 ( trang 1, 2 ):

- HS luyện viết từng dòng theo từng bài vào vở luyện viết, GV bao quát lớp, giúp đỡ HS yếu, HSHN để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.
                                                   
                                                                                Ngày soạn: 07 - 3 - 2012.
                                                                                Ngày dạy: Thứ t​​ư ngày 14 - 3 - 2012.

         Buổi chiều:

                           Tiết 1 + 2 + 3:            thể dục
Tiết 52: hoàn thiện một số bài tập

 rèn luyện t​ư thế cơ bản.

 I. Mục đích yêu cầu:
- Hoàn thiện một số bài tập RLTTCB - HS thực hiện đúng các động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang; Thực hiện được đi kiễng gót, hai tay chống hông; Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy. 

- Chơi trò chơi " Nhảy « " và " Kết bạn". Biết cách chơi và tham gia đ​ược các trò chơi.

- HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

II. địa điểm, phư​ơng tiện: 

- Sân trư​​ờng, đảm bảo VS, an toàn tập luyện. 

- GV chuẩn bị 1 còi, kẻ các vạch CB, xuất phát, chạy, đích và kẻ ô cho trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp phổ biến ND, yêu cầu giờ học, nhắc HS học tập tốt để CB kiểm tra bài tập RLTTCB : 1 phút.
- HS khởi động: Xoay cổ chân, xoay đầu gối, xoay hông: 1 phút.

+ Ôn một số ĐT của bài thể dục phát triển chung: 1 lần - mỗi động tác tập 2 x 8 nhịp.

+ Kiểm tra bài cũ: 1- 2 phút.

2. Phần cơ bản:
+ Đi th​ường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông: 1 - 2 lần: 15 m.

+ Đi th​ường theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang: 1 - 2 lần: 15 m.

+ Đi kiễng gót, hai tay chóng hông: 1 - 2 lần : 15 m.

+ Đi nhanh chuyển sang chạy: 2 - 3 lần: 20 m.

* Kiểm tra thử: 6 - 8 phút.

+ Trò chơi “ Nhảy «” : 3- 4 phút.

+ Trò chơi “ Kết bạn” : 3- 4 phút.

3. Phần kết thúc:
- HS đi đều 2 - 4 hàng dọc và hát: 2 phút .

- Làm một số động tác thả lỏng: 1 phút.

- GV cùng HS hệ thống bài học: 2 phút.  

- GV nhận xét giờ học. Dặn HSVN ôn lại các động tác và trò chơi đã học
Giáo án hội giảng

Họ và tên:  Nguyễn Thị An - Trình độ: CĐTH.

          Nhiệm vụ đ​ược giao : Chủ nhiệm lớp 2A - Chức vụ : Tổ trư​ởng tổ 2 + 3.

          Ngày soạn : Ngày  23 / 02 / 2016

          Ngày dạy :  Thứ bảy ngày 27 / 02 / 2016.

          Môn dạy : Tự nhiên và xã hội - Lớp 2.

          Bài dạy : 


Một số loài cây sống dư​​ới nư​​ớc

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết, nêu được tên và lợi ích của một số cây sống dưới nước.

- Rèn KN quan sát, nhận xét, mô tả về một số loài cây sống dư​ới nư​ớc. 

- HS thích s​ưu tầm và bảo vệ cây cối.

II. chuẩn bị:
- Hình vẽ trong SGK trang 54, 55.

- GV + HS: tranh ảnh các loại cây cối sống ở n​ước; Một số cây thật như​ Sen, Súng, Bèo, Rau rút, ...

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS kể tên một số cây sống trên cạn và nêu ích lợi của chúng.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Làm việc với SGK.
+ Mục tiêu: HS nói tên và nêu lợi ích của một số cây sống dư​ới nư​ớc.

+ Cách tiến hành:

- HS làm việc theo cặp: Quan sát tranh và trả lời CH trong SGK: " Chỉ và nói tên những cây có trong hình ".

. GV đi đến các nhóm giúp đỡ và có thể chỉ dẫn nếu HS không biết.

. GVHDHS tự tập đặt thêm các câu hỏi cho mỗi hình. VD: 

             Bạn thường nhìn thấy cây này ở đâu ? 

             Cây này có hoa không ? Hoa của nó thường có màu gì ?

             Cây này được dùng để làm gì ?

             ...

- Một số HS lần lượt chỉ và nói tên những cây sống dưới nước được giới thiệu trong SGK 

( mỗi HS nói tên một cây sau đó đặt câu hỏi và chỉ định bạn khác TL ).

- GV hỏi thêm: Trong các cây đó, cây nào sống trôi nổi trên mặt nước, cây nào có rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao, hồ ?

-> KL: Trong số những cây được giới thiệu trong SGK thì các cây lục bình, rong sống trôi nổi trên mặt nước; cây sen có thân và rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao, hồ. Cây này có cuống lá và cuống hoa mọc dài ra đưa lá và hoa vươn lên trên mặt nước.

* HĐ 2: Làm việc với vật thật và tranh ảnh sưu tầm được.
+ Mục tiêu: Hình thành KN q/ sát, nhận xét, mô tả. Thích sưu tầm và bảo vệ các loài cây.

+ Cách tiến hành:

- HS làm việc theo nhóm 4: đem các cây thật và các tranh ảnh đã sưu tầm được để cùng quan sát tranh và phân loại các cây theo HD sau: 

. Tên cây ?

. Hãy chỉ rễ, thân, lá và hoa ( nếu có ).

- GV có thể hỏi thêm:

. Đó là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay cây có rễ bám vào bùn dưới đáy ao, hồ ?

. Tìm ra đặc điểm giúp cây này sống trôi nổi ( hoặc đặc điểm giúp cây này mọc dưới đáy ao, hồ ).

- Đại diện một số nhóm trình bày và giới thiệu về cây của nhóm mình đã sưu tầm được.

- GV nhận xét xem từng nhóm đã phân loại đúng chưa. 

- Các nhóm tự đánh giá KQ làm việc của nhóm mình và nói xem mình đã học tập được từ nhóm bạn những gì ?

3. Củng cố, dặn dò:
- HS kể tên và nêu ích lợi của một số cây sống dưới nước.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS VN sưu tầm và tìm hiểu thêm về các loài cây sống dưới nước.
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